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TOM TAT

Nghién ctru dwgc tién hanh trén 3 trang trai chin nuéi lon & huyén Vin Giang - tinh Hwng Yén
trong mua déng va mua hé nham danh gia anh hwéng cta yéu té mua vu dén tiéu khi hau chudng
nuobi, thong qua mét sé6 chi tiéu: nhiét do, 4m do, téc dod gié, ham lwong khi CO,, H,S va NHs. Co' s&
khoa hoc clia nghién ctru sé gilip ngw®i chan nudi c¢6 nhirng dinh hwéng trong viéc thiét ké, xay
dwng chudng trai ciing nhw cham séc nuéi dwéng lon phu hop dic diém cha tirng mua. Két qua
cho thdy, & ca mua hé va mua déng, cac chi tiéu nhiét dé6 va Am doé khéng khi trong chudng nuéi
déu ndm trong gi®i han cho phép. Trong khi dé6 ham lweng cac khi CO;, H,S va NH; déu vwort gia tri
cho phép. So v&i gia tri cho phép, néng dé khi CO, & mua hé gép 3,6 - 5,0 1an, & mua déng géap 4,6 -
12,5 1an. Khi H;S trong mua hé cao gap 2 - 26 lan gia tri cho phép, trong mua déng la 20 - 29 lan.
Ham lwong NH; trong mua hé va mua dong vwot qua gia tri cho phép lan lwot 12 1,5 - 8,0 1an va 8,5 -
13,5 lan. Mua déng chéat lwgng méi trwéng khéng khi thap hon so véi mua heé, véi ham lweng cac
khi déc gay 6 nhiém déu cao hon (CO, cao gép 1,2 - 2,5 lan, H,S cao gap 1,1 - 10 1an va NH; cao gap
1,1 - 6,3 1an). Nhw vy mua vy c6 anh hwéng I&n téi chat lwgng khéng khi chuéng nuéi.

Tir khéa: Chan nudi lon, chat Iwong khéng khi, chudng lon, mua vu, tiéu khi hau.

SUMMARY

This study was carried out at 3 pig farms in Van Giang district of Hung Yen province in winter
and summer. Its aims to evaluate the influences of different seasons on the air quality inside the
pigsty. The air quality was determined by some criterias: temperature, humidity, air speed, the
concentration of CO,, H,S and NH; around the pig house. Results of this research provide farmers
with basic knowledge not only about designing and building pig cages but also rasing pigs suitably
with different seasons. The results showed that, in both summer and winter, the value of temperature
and humidity in pigsites was under permissible limits. Meanwhile, the concentration of CO,, H,S and
NH; were higher than permitted values. In summer, the the concentration of CO,, H.S, NH; was higher
than standard values (3.6 - 5.0; 2 - 26; 1.5 - 8 times respectively). In winter, the amount of these gases
were higher the standard values (4.6 - 12.5; 2 - 26; 8.5 - 13.5 times respectively). In winter, the air
quality was not good as that in summer with higher level poisonous gases (CO,: 1.2 to 1.5; H,S: 1.1 to
10; NH3: 1.1 to 6.3 times as compared with those in summer). Seasonal factor affected remarkably on
indoor climate of pig house.

Key words: Air quality, indoor climate, pig house, pig production, season.
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Nghién ctvu anh hwéng cia mua vu dén tiéu khi hau chudng nudi tai mot sé trang trai chan nuéi lon...

1. DAT VAN DE

Nhiing nam gin day, nganh chin nuoi
lon ¢ nudc ta dd c6 nhiing budc phat trién
manh mé ca vé s6 lugng ddu con va san
lugng thit. Trong su phét trién ctia nganh
chin nubi Ign & Viét Nam giai doan 2001 -
2005 c6 su dong goép rat 16n cia chin nubdi
trang trai v6i khoang 10% téng dan lon va
25% vé san lugng thit lon cta ca nuée (Cuc
Chén nuéi, 2006). Van Giang 1la mét trong
nhiing huyén cta tinh Hung Yén c6 hoat
dong chin nudi lgn kha phat trién, nhét la
chin nuéi lgn trang trai, tinh dén thang 6-
2008 trén dia ban huyén c6 174 trang trai
chan nuoi Ign tap trung (Phong Nong nghiép
huyén Van Giang, 2008). Chan nuéi thdm
canh, mat d6 chan nudi cao sé lam tang su
phat thai cac khi CO,, H,S, NH,... lam gidm
chét lugng tiéu khi hau chudng nudi, ti d6
anh hudng dén ning suat chian nudi. Theo
Phung Dtic Tién va cs. (2009), trong ba doi
tuong vat nuéi: lon, bo va gia cAm thi chin
nudi lon c¢6 miic 6 6 nhiém cao nhat. Mat
khac, chét luong tiéu khi hau chudng nudi
cling chiu su tic dong rat 16n bdi moi trudng
bén ngoai, dic biét trong diéu kién Vin
Giang cling nhu nhiéu dia phuong khac caa
mién Béic Viét Nam déu c6 khi hau nhiét déi
gi6 mia: mua déng lanh, mua hé néng 4m.
Su thay d6i hinh thai thoi tiét theo mua sé
anh hudng t6i moéi truong khéng khi bén
trong chudéng nudi, vi vy viéc nghién ctu
anh hudng ctia yéu t6 mua vu t6i chat lugng
moi truong khong khi trong chudng nuéi cé y
nghia quan trong trong viéc thiét k& xay
dung chudng trai, hoan thién quy trinh chin
nudi.... T co sd thuc t&€ nay, dé tai nghién
ctiu anh hudng cia mua vu dén tiéu khi hau
chudng nuodi tai mot s6 trang trai chan nudi
lon 6 huyén Vian Giang tinh Hung Yén da
dugc thuc hién.

2. VAT LIEU NGHIEN CUU
2.1. Vat liéu

Cac mau khoéng khi trong chudng nudi
cla cac trang trai chin nudi lgn ¢ huyén Van
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Giang tinh Hung Yén dudc 14y va phén tich
theo mua déng va mua hé.

2.2. Pia diém va thoi gian nghién citu

- Trang trai chian nuéi lgn theo phuong
thitic cong nghiép v6i hé théng chudng trai
dudc x4y dung theo kiéu chudng hé:

+ Trang trai 1 cua gia dinh 6ng Ding
Dtc Binh, x4 Xuidn Quan - huyén Vin Giang
- tinh Hung Yén.

+ Trang trai 2 ctua gia dinh 6ng Nguyén
Van Lap, xd Xuin Quan - huyén Van Giang -
tinh Hung Yén.

+ Trang trai 3 ctua gia dinh 6ng Dam
Ngoc Han, xa Xuan Quan - huyén Van Giang
- tinh Hung Yén.

- Nghién ctu dude tién hanh ti thang
4/2009 dén thang 2/2010.

2.3. Phuong phap nghién ctiu

- Thu thap théng tin th cip vé tinh
hinh chén nuéi lgn tai huyén Van Giang.

- Xac dinh cong suit chin nudi/nam va
co c&u dan tai thoi diém do khi ¢ trang trai
theo doi.

- Uéc tinh téng khéi lugng chat thai rin
va 1ong tao ra ti chin nuéi lgn trong trang
trai biang phuong phap can va do, tién hanh
3 lan/mua/trang trai (lam trén mua déng va
mua he).

+ Lugng chédt thai rdn dugde thu gom
ngay 2 lan, theo ting loai lon: lgn nai, lon
con sau cai sita va lgn thit.

+ Lugng nuéc rtia chudng (m’/ngay) =
cong sudt thuc t& cia may bom x thoi gian
bom nuéc rtia chudng/ngay. Lugng chat thai
long chinh bang lugng nudec ria chudng
(nghién ctiu nay khoéng dé cap dén lugng
nude tiéu caa lgn).

- Xac dinh cic thong s6 ky thuat lién
quan dén tiéu khi hau chudéng nudi lam trén
mua dong va mua hé, tién hanh 3
lan/mua/trai. V6i méi lan 14y mau, viéc l1ay
mau déu dude thuc hién trong 3 ngay lién tuc.

+ Xac dinh thong s6 vé thiét k& chudng
trai: huéng chudng, do cao mai, kiéu mai, do
cao néc...
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+ Phuong phéap xac dinh nhiét do, 4m
do, t6c do gi6 theo TCVN 5508-1991.

+ Céac chat khi CO,, H,S va NH; trong
khong khi chudng nudi duge 18y mau va
phén tich xac dinh ham lugng theo phuong
phap thuong qui ctia Vién Y hoc lao dong va
Vé sinh méi trudng, bai giang thuc tap moén
hoc Vé sinh thud y Truong Pai hoc Nong
nghiép Ha Noi.

Cac mau khong khi chudng nuéi dudc
14y truc tiép tai trai va dugc phan tich tai
Phong thi nghiém B§ moén Thid y cong dong -
Khoa Thu y - Truong Dai hoc Nong nghiép
Ha Néi.

- Mua hé: 14y mau vao cac thang 6, 7 va
8. Mua dong: 14y mau vao cac thang 11, 12
va thang 1.

- Gia tri cho phép (GTCP) cta nhiét do,
am do dudc xac dinh theo Lé Hong Man va
cs. (2003), GTCP cua toéc do gi6, ham lugng
CO,, H,S va NH, dugc xac dinh theo D6 Ngoc
Hoe (1994).

- Két qua phan tich dugc xi ly bang
phan mém Excel 2003.

3. KET QUA VA THAO LUAN
3.1. Tinh hinh chan nuéi lgn & Van Giang

Vin Giang 14 mot huyén nam & phia Tay
Béc tinh Hung Yén, phia Bic va Tay Béc
giap v6i thanh phd Ha No6i phia Nam giap
huyén Khoai Chaiu, huyén Van Lam, phia
Déng giap huyén Yén My, phia Tay giap tinh
Ha Tay cii v6i tong dién tich 71,79 km? Vi
tri dia 1y va déc diém tu nhién cta huyén
Van Giang da tao diéu kién thuan lgi cho viéc

phat trién sdn xudt cidc san phdm noéng
nghiép cung cap cho thi trudng trong va
ngoai huyén, dic biét 1a khu vuc thanh phé
Ha Ngi. Nhiing ndm gan day, nhd c6 nhiing
chinh sach phét trién chian nudi caa tinh
Hung Yén va dic biét 13 cta huyén, chan
nudi lgn & Van Giang da phat trién rat
nhanh ci vé s lugng dan Ign va néng suit
chin nuéi (Bang 1).

Két qua ti bang 1 cho thay, dan lgn ctua
huyén da lién tuc tang tu 57.178 con nam
2005 1én 75.887 con nam 2007. Mic du trong
nam 2007 s6 lugng dan lon nai cua huyén
gidm so v6i ndm 2006 xudng con 3.024 con
do tac dong cua dich tai xanh, tuy nhién s6
lugng lgn thit va san lugng thit lon hoi xu4t
chuéng van tiang, dat 72.630 con va san
lugng thit 10.240 tadn ndm 2007. Chin nudi
Ign trang trai gitt vai tro quan trong va
chiém mot ty 1é rat 16n trong co ciu dan.
Tinh dén théi didm thang 6-2008, s6 ludng
cac ho chan nuéi Ign trang trai tap trung chi
chiém khoang 15 - 20% nhung lai chiém t6i
82 - 86% téng dan lgn cta ca huyén, con lai
80 - 85% ho chin nudi nho 1é trong khu dan
cu chi€m 14 - 18% téng dan. Trong s6 cac
trang trai chin nuéi lgn tap trung c6 9 ho
chan nuéi Ign trang trai quy mo 16n (c6 trén
50 1gn nai hoéc trén 300 lgn thit), 57 ho chéin
nudi ¢ quy mo viia (c6 tir 20 - 50 Ign nai hoic
100 - 300 lgn thit) va 108 ho ch#n nudi & quy
mo nho (c6 dudi 20 lgn nai hodc duéi 100 Ign
thit) (Phong Nong nghiép huyén Van Giang,
2008). Nhu vay c6 thé thady hoat dong chin
nudi lgn trang trai 6 Van Giang da va dang
déng vai trd chua dao va chu yéu 6 quy md
chén nudi vua.

Bang 1. Su phat trién dan lgn ctia huyén Vin Giang

Chi tiéu bvT 2005 2006 2007
Téng dan Con 57.178 67.200 75.667
Lon nai Con 2.239 3.180 3.024
Lon thit Con 55.908 63.970 72.640
San lueng thit hoi Tén 8.382,6 9.915,0 10.240,0

Nguédn: Phong Nong nghiép huyén Vin Giang
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3.2. Cong suit chan nudi clia cac trang trai

Cac trang trai nghién ctu c¢6 quy mod
chin nudi viia véi s lugng tit 19 - 36 lon nai,
80 - 150 Ign thit c6 mat thudng xuyén. Céng
sudt chin nudi duge xac dinh théng qua s6
lon con cai siia va s6 luong lon thit, san
lugng thit lgn hoi trung binh ma trang trai
san xuit ra trong mot ndm. Cong suit chan
nudi cla cac trai dugc trinh bay 6 bang 2.

Két qua thu dugc tit bang 2 cho thay, s6
Ign con cai siia san xudt ra trung binh trong
mot ndm cao nhat ¢ trai 2 vội 500 con, con s&
nay 6 trai 1 va trai 3 1an ludt 1a 350 va 230
con. Tuy nhiộn, khộng phai toan bd sộ lgn
con sau khi cai siia dộu dudc dua lộn nuội
thit, ma tuy thuodc vao tung trai va gia lgn
con tai thoi diém sau khi cai siia. Néu gia lgn
con cai sfia cao thi cac trai chi giii lai mot s6
lugng viia phai véi chuéng nuoi lgn thit cia
trai. Theo thong bao cta cac chu trang trai,
lgn con sau khi cai sia nudi thém mot thoi
gian ngén, khoang 20-25 ngay sau dé sé ban
cho cac hé chin nuéi khac dé nuéi thit véi

gia tir 850.000 — 900.000 ddng/con. Tuy trai 2
san xudt ra mot so lugng lon con cai siia rat
16n nhung chi git lai mot s6 lugng nhd dé
nudi thit, phan con lai 14 ban va diéu nay da
khién cho san lugng thit lgn cta trai chi dat
mtc trung binh 15 tan/nam. Trong khi d6 &
trai 1, s6 lgn con cai siia/nim 1a 350 con
nhung san lugng thit lai dat t6i 22 tdn/nam.
Trai 3 ¢6 s6 lgn con cai stia san xuột ra chua
bing mdt nlia cua trai 2 nhung san lugng
thit Ign san xuit ra cling dat 14,3 tAn/nam,
sap si v6i trai 2 (15 tdn/nam). Vội quy mo va
cong sudt chin nudi nhu vay sộ cộ liộn quan
truc ti€p dén lugng chat thai dudc tao ra tu
cic trang trai ti d6 anh hudéng dén chat
lugng khong khi trong chuéng nubi

3.3. Udc tinh lugng chat thai tao ra tir cac
trang trai

Quy mo chian nudi va coéng suidt chan
nudi sé quyét dinh lugng chat thai tao ra.
Lugng chét thai rdn va chit thai 16ng hang
ném & cac trai duge trinh bay & bang 3.

Bang 2. Cong suat chin nubi cia cac trang trai

Chi tiéu bvT Trai 1 Trai 2 Trai 3
S6 lgn con cai sira/ndm Con 350 500 230
Sé6 lgn con cai siva ban/ndm Con 100 300 70
S6 lon thit xuat chudng/ndm Con 200 150 130
Khéi lwong bét dau nudi kg/con 15,21 + 0,17 9,36 +0,22 15,25 + 0,20
Khéi lwong lon hoi xuét chudng kg/con 110,14 0,53 100,37 0,68 110,44 + 0,18
San lwgng thit lon hoi xuat chudng/ndm tan 22 15 14,3
Bang 3. Uéc tinh lugng chit thai hang nam cua cac trang trai
Trai 1 Trai 2 Trai 3
Chi tiéu bvT — . —
X + SE X + SE X + SE
Lon nai kg/nam 5562,31 + 042 8743,16 + 0,35 280323 + 0,12
Chét Lon con cai sira kg/nam 3758,25 + 0,25 2950,42 + 0,10 203591 + 0,34
thdiran Lo thit kg/nam 2047506 + 037 2048827 + 053 18341 + 046
Téng nghin tin/ndm 38,79  + 254 3218 & 116 2317 £ 122
) Lon nai m*nam 1458,61 + 0,25 675,72 + 0,46 648,39 + 0,21
t?\gié':(’)ng Lon thit m*nam 2653,53 + 0,37 1125,41 + 0,27 1620,26 + 045
Téng m*nam 4.110 + 0,78 1.800 + 0,35 2.260 + 0,67
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Ch4t thai rdn d6 1a lugng phan thai ra
cta lon nai, lon con cai stia va lgn thit, lugng
chat thai 16ng dudc dé cap chu yéu la lugng
nudc ria chudng va nudc tim cho lgn. Két
qua & bang 3 cho thay, lugng chat thai rin
nhiéu nhat 1a & trai 1 véi khoang 38,79
tan/nam, mic du téng chit thai rin tao ra ti
chan nubi lon nai chi 1a 5.562 kg/niam, thap
hon & trai 2 (8.743 kg/mam). Piéu nay c6 thé
giai thich 1a do & trai 1, lon con sau khi cai
stia chu yéu duge gitt lai dé nudi thit, trong
khi d6, trai 2 chi gitt lai mot lugng lon con
nhat dinh. Véi s6 lugng lgn nuéi thit nhiéu
va may bom nuéc c6 cong suit 16n, mat khac
trong nhiing ngay hé néng trai 1 c6 st dung
hé théng phun nude 1én mai dé 1am mat cho
lon thit nén lugng nuéc thai hang nim cua
trai 1 1a cao nhét véi khoang 4.110 m? dugc
tao ra, cac trai 2 va 3 l1an lugt 1a 1.800 m?® va
2.260 m”. O c& 3 trai nuodi, lugng nudc thai
tao ra ti chian nudi lgn thit déu rat 16n, gip
khoang 2 1an lugng nudc thai tao ra ti chin
nuoi Ign nai. Do chudng nuéi Ign thit thudng
¢6 mat do nuội cao, lgn thit thuong van dong
nhiéu, chudng trai rat ban bdi phan va nuée
tiéu vi vay lugng nudc st dung dé ria
chudng 14 nhiéu hon so véi lon nai. Dic biét,
6 trai 1 va trai 3, ngoai ria chubéng va tim
cho lgn thi 6 mdi 6 chudéng lgn thit con c6 1 6
chtia nuéc dé cho lgn tdm (goi 1a bé dam),
hang ngay nuéc dugc bom diy vao trong 6
d6, sau khoang 1 ngay (mua heé) va 2 ngay
(mua d6ng) thi thao nuéc cit di thay thé bing
nudc méi, diéu nay ciing lam cho lugng nudc
thai tit chidn nudi lgn thit 1a nhiéu hon. Véi
luong chdt thai rdn va chat thai long hang
nim nhiéu nhu vay, néu trang trai khéng cé

bién phap xt ly sé& anh hudng rit 16n dén
chét luong tiéu khi hau chudng nudi, dic
biét 1a ham lugng cac khi doc NH; va H,S sé
tang cao.

3.4. Co cAu dan lgn cha cac trai & thoi

diém 1ay mau

Chat lugng moi truong khong khi trong
chudng nuéi (tiéu khi hau chudng nudi) ngoai
chiu su tac déng ctia méi trudng & nén dai khi
hau né ciing chiu anh hudéng bdi sé lugng cac
loai lon nuéi trong chudéng. Co cau dan lon
cia cac trai ¢ thoi diém 14y mAu trong mua
déng va mua hé dudc trinh bay 6 bang 4.

Co c&u dan lgn cha cac trai thay d6i rét
ré trong mua hé va mua dong, cu thé, c6 2
trong tong s6 3 trang trai c6 téng dan lon &
mua dong bi giam so véi trong mua hé (trai 1
va trai 3). Giam nhiéu nhat 1a & trai 1 tu 186
con (mua hé) xuéng con 85 con trong mua
dong, trong d6 dan lgn nai giam méit 9 con. &
trai 3 tuy dich bénh ciing c6 xay ra nhung
v61 v61 mic do it nghiém trong hon. Nguyén
nhan cua sy giam s6 lugng dan lgn & 2 trai
trén 1a do & 2 trai nay da xay ra dich bénh
vao khoang trudc thoi diém 14y mau trong
mua dong da gay thiét hai ning né, dic biét
14 6 trai 1. Pong thoi dich bénh ciing da gay
ché&t mot s6 lugng 16n Ign con sau khi cai siia
va lon thit giai doan dau (duéi 30 kg). Doi
v6i vé6i lon nai bi bénh khi diéu tri mot thoi
gian khéng c6 ddu hiéu chuyén bién thi
trang trai da loai thai. Trong khi dé 6 trai 2,
tong dan lgn cta trai ting tit 105 con (mua
hé) 1én 124 con (mua dong) do dan nai da
duge b6 sung thém 7 con (tit 32 con lgn nai
trong mua hé 1én 39 con trong mua déng) va
4 trai khong bi xay ra dich bénh.

Bang 4. Co caAu dan Ign clia cac trai trong mua hé

Don vi tinh: con)

Tra Mua he Mua déng
Lonnai Lonconsaucaisira Lon thit Tong Lonnai Lon con sau cai sira Lon thit Tong
Trai 1 36 50 100 186 25 25 35 85
Trai 2 32 28 45 105 39 39 46 124
Trai 3 19 40 21 80 15 0 45 60
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3.5. Mot s6 chi tiéu ky thuat chuéng nuéi

Cac trang trai nghién cttu déu chin nuéi
theo mé hinh khép kin, ttc 1a nu6i lgn nai
sinh san, lgn con va lgn thit, ttic 14 cac ho
déu tu tic trong viée cung cap gidng lon nudi
thit. Ngoai ra, vao nhiing thoi diém gia lon
gidng nuodi thit cao hodc ¢6 nhiéu dan lgn con
cai stia 6 cing mot thdi diém va khong c6 du
chuong danh cho lgn sau cai siia thi cac ho sé
ban lgn cai siia cho cac ho khéac dé nuoi thit .

Két qua khao sat mot sd chi tiéu ky
thuat cia chudéng nudi (Bang 5) cho thay cac
trang trai chian nuéi déu dugc xay dung rat
gan véi khu nha 6 va cac cong trinh khéc cua
cac ho gia dinh nhu giéng, nha tdm, nha vé
sinh... day chinh 1a nguy co giy 6 nhiém
ngudn nuée st dung cho sinh hoat cia gia
dinh va nguén nuéc cadp cho hoat dong chin
nudi, déng thoi, véi khodng cach gin nhu vay
ciing khong dam bao thuc hién quy trinh vé
vé sinh thud y trong trang trai chan nudi. 0
ca 3 trai nghién ctiu, chudéng nudi déu dugc
x4y dung theo kiéu chuéng 2 day, tuy nhién
huéng chuéng khong dugec chi y xdy dung
mét cach khoa hoc ma cht yéu dé phu hgp
v6i dién tich dit caa trang trai, vdi truc doc
cta chudng nudi chay theo huéng Béc - Nam.
V6i huéng chudng kiéu nay, ca hai mat caa
chudng nudi déu bi anh ning chiéu vao, nhat
1a 4nh néng git 6 cudi budi sdng va nta dau
budi chiéu. Hon thé niia, cac trai déu st dung

loai vat lidu c6 tinh dan nhiét cao 1a tam lop
fibro xi mang lam mai. Véi hai y&u t6 nay sé
lam cho nhiét d6 trong chudéng nuodi ting lén
rat nhanh, nhat 14 trong mua hé. Nhiét do
chudng nuodi cao, sé anh hudng dén stic khoé
va kha ning san xudt cta lgn. Dé tao do
thong thoang, trai 1 va trai 3 xiy tudng bao
xung quanh chudng nudi cao khoang 1 m roi
bo tréng ti tudng cho dén mai chuéng, chinh
vi vy chudng nuội lgn ¢ cac trang trai nay
déu khong c6 ctia 8, chi ¢c6 khu chudng lgn
nai ctia trai 1 c6 ctia s6 v6i kich thuée 1,2 m x
0,9 m dé cho anh sang va gi6 tu nhién di vao
trong chudng. Viéc xay tuong liing ¢ d6 cao 1
m gitp cho chudng trai thong thoang hon, dic
biét ¢ trai 2, ca khu lgn thit va khu Ign nai
déu khong xay tudng bao xung quanh chudng
ma st dung hé théng cac cot bé tong dé nang
d6 mai. Do cao cia néc va dd cao mai 1a 2 chi
tiéu k§ thuat c6 anh hudng 16n dén mtc do
thong thoang cua chudéng nudi. Nhin chung, 2
chi tiéu nay 6 cac trai déu dap tng dugc yéu
cau ky thuat ctia chuong nuéi lon dua theo
Pham Sy Tiép (2006), dd cao ctiia néc chuong
lon hgp 1y 14 4,0 - 4,5 m, d6 cao ti nén chudng
t6i mai 1a 2,5 - 2,8 m. Tuy nhién & trai 2,
chudng lon thit ¢ chiéu cao ctia mai trudc 1a
hoi thap, chi dat 1,8 m. Viéc thiét ké& xay dung
chuédng trai chan nudi sé anh hudng dén chat
lugng méi trudng khong khi trong chudng
nudl (Phung Thi Van va cs., 2003).

Bang 5. Mot s6 chi tiéu k§ thuat chuéng nuoi

Trai Trai 1 Trai 2 Trai 3

Chi tieu Lon thit Lon nai Lon thit Lon nai Lon thit Lon nai
Hwéng chuéng Dbong-Tay Bac-Nam Dbéng-Tay Bac-Nam Béc-Nam Béc-Nam
Kiéu chudng 2 day 2 day 2 day 2 day 2 day 2 day
Rong chudng nudi (m) 12,5 7.4 8,4 7,5 7,6 7,6
Dai chudng nudi (m) 20,0 25,5 16,5 40,8 18,0 15,7
Clra sb (dai x rong) (m) - 1,2x0,9 - - - -
Cao noéc (m) 4,3 4,3 4,3 4,3 2,9 4,5
Cao mai trwéc (m) 2,5 2,5 1,8 2,6 2,4 2,4
Cao mai sau (m) 3,0 2,5 2,6 2,6 24 24
Do day cua twong (cm) 10 10 - - 10 10
Do cao cua twong (m) 1,1 2,5 - - 1,0 1,0
Loai mai Fibro ximang Fibro xi mang Fibro xi mang Fibro xi mang Fibro xi mang Fibro xi mang
Kiéu mai Mot mai Hai mai Mot mai Hai mai Hai mai Hai mai
Khoang cach tir chuong 12,4 10,7 37,5 50,8 203 405

dén nha & (m)
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3.6. Chat lugng khong khi chuéng nubi
tai cac trang trai trong mua hé

Mai truong khong khi trong chudng nudi
lon phu thudc vao moéi trudng ctia nén dai khi
hau, viéc ap dung cac tién bo ky thuat trong
chén nuéi, mat d6 nuéi, su thoat nudc trong
chudng va viéc thu gom phan, phu thudc vao
mua vu trong nam (trich din theo Sada,
2006). Ngoai ra, chat lugng khong khi chudng
nudi cting phu thudc vao phuong thic chan
nudi (phuong thic chin nuéi truyén théng
hay phuong thiic chan nu6i cing vao cung ra)
(Phan Bui Ngoc Thao va cs., 2006) va kiéu
chudéng nuéi (Phung Thi Van va cs., 2003).
Bén canh d6, lugng chat thai (rdn va 16ng)
dugc tao ra tu lgn thit va Ign nai la khac
nhau, dong thoi v6i méi loai lgn, ngudi chin
nudi lai ¢6 quy trinh chéan nu6éi va vé sinh
chuéng trai khac nhau. Chinh vi vay, nghién
ctu nay da 14y mau doc 1ap dé danh gia anh
hudng cta yéu td mua vu dén moi trudng
khong khi trong chuéng lgn nai va chuéng lgn
thit. Mot so chi tiéu danh gia chat lugng moi
truong khong khi trong chudng nuội ¢ mua hộ
dudc trinh bay 6 bang 6 va bang 7.

Cac trai nghién ctiu déu c6 chudng trai
duge xay dung theo kiéu théng thoang tu
nhién vi vay cac chi tiéu vat ly, héa hoc
trong chudng nudi chiu anh hudng rat lén
bdi nén dai khi hau. Két qua é bang 6 va
bang 7 cho thay trong mua hé, chi tiéu vé
nhiét d6 chudng nuéi & ca 6 chudng lon thit
va 6 chudng lon nai déu khong dap tng duge
chi tiéu vé sinh cho phép, nhiét do trong
chuéng lgn nai dao dong tir 31,31- 32,46°C,
trong chudng lgn thit 14 31,31 - 32,25°C. Theo

Lai Thi Ctac va cs. (2007), nhiét d6 khong khi
trong chudng lon thit dao déng trong khoang
28,4 - 28,86°C, nhu vay két qua § nghién ciiu
nay la cao hon. Sada va cs. (2006) khi nghién
ctiu vé tiéu khi hau trong chudng nuéi lgn &
mua hé da thong bao, nhiét d6 khong khi
trong chudéng nuéi tit 17,04 — 17,60°C. Nhiét
dd chudng nuoi cao lam cho lgn bi stress, lgn
sé& phan tng lai bing viéc giam thu nhan
thiic 4n, giam ting trong va ty 1é sinh san.
D61 véi lgn choai va thit, ct 3°C tdng hon so
v6i nhiét d6 thich hdp lon gidm #n va giam
téang trong 10 - 15%; lon nai nudi con giam
an tt 0,5 - 1,8 kg thic &n, ty 1é nai hao mon
cao, giam trong lugng con cai stia va kéo dai
thoi gian khé nai (Ngoc Tién, 2003). Nhiét do
t61 uu trong chudng lon thit 1a 15 - 22°C, t6i
thiéu 7 - 15°C va t8i da 25 - 27°C (trich dan
Sada va cs., 2006). D6 4m khéng khi trong
chudéng nudi 6 ca 2 khu lon thit va lgn nai
déu ndm trong giéi han cho phép, tuy nhién
aAm d6 trong chudng lgn thit c¢6 xu huéng
cao hon 6 trong chuéng lgn nai khi ca 3 trai
déu c6 4m @6 & chudng lon thit 1a cao hon.
Diéu nay la do lgn thit dugc nudi trén nén
bé tong, ching thai phan va nudc tiéu
khong c6 dinh trén nén chudng nén thdgi gian
bom nudc rta chudng va tdm cho lgn thit
nhiéu hon so véi lon nai. Mat khac, 6 trai 1
va trai 3, chudéng lon thit c6 mai tuong d6i
thédp, trong nhiing ngay hé thoi gian tdm va
rtia chudng nhiéu lam cho 4m db trong
chudng lon thit ctia cac trai nay cao hon so
v6i trai 2 (dugc thé hién théng qua lugng
nudc thai tao ra hang nam ti lgn thit cua
trai 1 va trai 3 tuong ting 14 4111 va 2268 m?
so v61 1800 m®cua trai 2).

Bang 6. Mot s6 chi tiéu chat lugng khong khi chuong lgn nai trong mua heé

Trai 1 Trai 2 Trai 3
Chi tiéu bvT — — — GTCP
X + SE X + SE X + SE

Nhiét do °c 31,76 + 0,23 31,31 + 0,54 32,46 + 1,05 14-22
Am do % 58,67 + 2,40 63,33 + 4,37 68,00 + 3,21 60-80
Van téc gié m/s 0,67 + 0,10 0,31 + 0,03 0,41 + 0,08 0,3
CO; % 1,39 + 0,06 1,50 + 0,28 1,12 + 0,51 0,25-0,30
H.S mgl/l 0,39 + 0,01 0,34 + 0,03 0,03 + 0,01 0,015
NH; mgl/| 0,09 + 0,01 0,15 + 0,01 0,03 + 0,00 0,02
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Bang 7. M6t s6 chi tiéu chat lugng khong khi chuéng lon thit trong muia hé

Trai 1 Trai 2 Trai 3
Chi tiéu bVvT — — — GTCP
X + SE X + SE X + SE

Nhiét do °c 32,25 + 0,57 31,16 + 1,09 31,79 + 1,22 14-22
Am do % 70,67 + 1,76 66,67 + 2,96 78,80 + 1,71 60-80
Van téc gié m/s 0,26 + 0,02 0,17 + 0,02 0,37 + 0,05 0,3
CO, % 1,48 + 0,07 1,50 + 0,28 1,07 + 0,41 0,25-0,30
H.S mgl/l 0,30 + 0,10 0,25 + 0,28 0,13 + 0,04 0,015
NH; mgl/l 0,13 + 0,03 0,16 + 0,01 0,05 + 0,02 0,02

Chi tiéu téc d6 gi6 trong chudng lon nai
6 ca 3 trai déu dap Ging yéu cau vé chi tidu vé
sinh, nam trong khoang 0,31 - 0,67 m/s.
Trong khi d6, d chudng nuéi lon thit c6 2
trong téng s6 3 trai khong thoa méan dudc
yéu cAu ddi véi chi tiéu nay. Toc d6 gié trong
chudng nuéi lon thit caa trai 1, trai 2 va trai
3 1an lugt 14 0,26, 0,17 va 0,37 m/s. Khu nudi
logn thit cta trai 1 va trai 2 ¢6 mai chudng
tuong ddi thap lai chi b6 tri mot mai nén tdc
d6 luu théng cta khéng khi trong chudng bi
han chộ&. Mai chudng nuội lgn thit § trai 3
duge thigt k& theo kiu mai trộn mai dudi,
khoang cach gitia 2 mai vao khodng 0,4- 0,5 m,
tao diéu kién thuan lgi cho viéc luu théng
khong khi gitta bén trong va bén ngoai
chuong. Két qua 6 nghién ctiu nay la thap
hon so v6i nghién ctiu cia Phan Bui Ngoc
Thao va cs. (2006) cho ring van téc gié trong
chuéng nuodi lon thit 14 0,82 m/s. Theo Sada
va cs. (2006), van toc gié trong chudng nudi
Ion thit trong mua hé dao ddng trong khodng
0,17 - 0,25 m/s thap hon so véi két qua cua
nghién cu nay.

Néng d6 cac khi doc gy 6 nhi€m chudng
nudi d cac trai déu vugt qua giéi han cho
phép. Nong d6 khi CO, 6 trong khoang 1,12%
- 1,50% (chudng lgn nai) va tit 1,07% - 1,50%
(& chudng 1on thit). So véi GTCP, khi CO, &
chudng lon nai cao gip 3,7 - 5,0 lan, &
chudng lon thit cao gap 3,6 - 5,0 1an , Lai Thi
Cic va cs. (2007) cho biét, khi CO, trong
chuéng nudi lgn thit cia moét sd néng ho
thudc Gia Lam - Ha No6i c6 nong d6 trong
khoang 0,25 - 0,29%; néng d6 CO, trong ké&t
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qua nghién c@tu ctia Sada va cs. (2006) la
0,06 - 0,07% thap hon so véi két qua cua
nghién cGu nay. Ham lugng khi H,S 6
chudng lgn nai dao dong trong khoang 0,03 -
0,39 mg/l, cao hon GTCP tit 2 - 26 lan. Chi
tiéu nay tuong tng & chudng lgn thit 14 0,13 -
0,30 mg/l, vugt GTCP tit 8,67 - 20 1an. Theo
Phung Thi Van va cs. (2006), ham lugng H,S
vuot qua GTCP 4,7 1an. Theo Lai Thi Ctc va
cs. (2007), ham lugng H,S vugt qua GTCP tu
19,16 - 22,72 1an. Khi NH, ¢6 ham lugng tir
0,03 - 0,15 mg/l & chudng Ign nai (gap 1,5 -
7,5 lan GTCP) va tu 0,05 - 0,16 mg/l &
chudng lon thit (gap 2,5 - 8 lan GTCP).
Phung Dic Tién va cs. (2009) cho biét, néng
d6 khi NH, cao gap 17 1an GTCP. Nhu vay,
két qua cua nghién ctu nay la thap hon so
v6i két qua ctia cac tac gid trén. Su c6 mait
cua cac khi CO,, H,S va NH; v6i ham lugng
vugt qua giéi han cho phép nhiéu 1an da lam
giam chat lugng khéng khi trong chudng
nudi, dnh hudng dén stc khode ctia lgn. Néu
ham lugng NH, trong chudng do dugc 25
ppm sé giy ra cay mat, ho, giam kha ning
chéng bénh; 6 50 ppm lgn sé giam tiang trong
12%; 6 100 ppm lam lgn gidm ting trong
30% (Ngoc Tién, 2003). Dé khic phuc khi
amonifc phai don dep vé sinh, di chuyén
phan hang ngay dén noi quy dinh c6 hé u.
3.6. Chat lugng khong khi chudéng nuéi

tai cac trang trai theo mua dong

Cac chi tiéu vat ly, héa hoc danh gia
chat lugng méi truong khong khi trong mua
déng dugc trinh bay 6 bang 8 va 9.
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Bang 8. M6t s6 chi tiéu chat lugng khong khi chudng lon nai trong miuia dong

Trai 1 Trai 2 Trai 3
Chi tieu bvT - - - GTCP
X t SE X * SE X t SE

Nhiét do °c 21,78 + 0,52 22,38 + 0,63 21,80 + 1,00 14-22
Am dd % 76,50 + 0,76 76,67 + 0,88 65,50 + 3,50 60-80
Van téc gié m/s 0,33 * 0,02 0,22 + 0,05 0,23 + 0,15 0,3
CO; % 1,76 + 0,04 1,93 * 0,33 1,39 t 0,06 0,25-0,30
H,S mg/l 0,35 t 0,04 0,44 k3 0,05 0,30 t 0,13 0,015
NH; mg/l 0,19 t 0,02 0,17 + 0,03 0,19 + 0,01 0,02

Bang 9. M6t s6 chi tiéu chat lugng khong khi chudng lon thit trong mua dong

Trai 1 Trai 2 Trai 3
Chi tiéu bVvT J— — J— GTCP
X + SE X + SE X + SE

Nhiét do °c 22,64 + 0,48 23,21 + 0,53 20,84 + 0,64 14-22
Am do % 77,67 + 2,60 79,00 + 4,51 67,40 + 1,86 60-80
Van téc gié m/s 0,11 + 0,03 0,10 + 0,01 0,20 + 0,04 0,3
CO, % 2,08 + 0,51 3,76 + 0,38 1,57 + 0,15 0,25-0,30
H,S mgl/| 0,33 + 0,01 0,35 + 0,02 0,34 + 0,05 0,015
NH; mgl/l 0,17 + 0,02 0,17 + 0,02 0,27 + 0,05 0,02

Két qua thu duge 6 bang 8 va bang 9 cho
thdy, cac chi tiéu nhiét d, @6 4m khong khi
déu nam trong gidi han cho phép. Gia tri ctia
nhiét d6 trung binh 6 chudng lon nai la 21,78
- 23,80°C, thap hon 6 mua heé tu 8,9 - 10,6°C;
trong chudng lon thit 1a 20,84 - 23,21°C, thap
hon mua hé khoang 8 - 11°C. Trai 1 va trai 2
¢6 @6 Am khong khi trong chudng nudi 6 mua
dong déu cao hon so véi miuia he, trong khi dé
so v6i muia hé 4m d6 khong khi trong chudng
nudi cua trai 3 lai thap hon. Mtc d6 luu
théng ctua khong khi trong chudéng nubi 6
mua déng kém hon so véi trong mua hé va
déu khong dap ting dudc chi tiéu vé sinh. Téc
do gi6 6 chudng lgn nai 1a 0,20 - 0,33 m/s,
thap hon 1,2 - 2,9 1an so véi trong mua hé;
chi tiéu nay & chuéng lon thit 14 0,10 - 0,20
m/s, thap hon 1,7 - 2,4 1an trong mua hé.
Néng do khi CO, trong chudng lgn nai cao
nhat & trai 2 (1,93%) va thap nhat 6 trai 3
(1,39%). Gia tri nay cao gap 4,6 -6,4 1an so véi

GTCP, noéng d6 CO, va cao gap 1,2 - 1,3 lan
so v6i trong mua hé. Trong khi d6 ¢ khu
chuéng lon thit, nong do CO, cao gip 5,2 -
12,5 14n GTCP, va cao gip 1,4 - 2,5 1an so véi
trong mua hé. Ham lugng khi H,S ¢ chudng
lon nai dao ddng trong khoang 0,3 - 0,44
mg/l, cao gadp 20 - 29 1an GTCP, néu so véi
mua hé, gia tri nay cao gap 1,3 1an 6 trai 2,
gap 20 1an & trai 3. O trai 1, chi tiéu ham
lugng H,S lai th&p hon khong dang ké so véi
trong mua hé. Nguyén nhan chu yéu 1a do s6
lugng lgn néi 6 trai 1 bi giam tit 36 con trong
mua hé xudng con 25 con trong mua dong.
Chuéng lgn thit c¢6 ham lugng H,S trong
khoang 0,33 - 0,35 mg/l, cao gip 22 - 23 lan
GTCP va gap 1,1 - 2,6 1an so véi trong mua
hé. Khi NH; c6 ham lugng déu cao gap 8,5 -
9,5 1an GTCP 6 chuéng lon nai va 8,5 - 13,5
lan ¢ chudng lon thit. So vội trong mua hộ,
chudng nudi lgn nai c6 ham lugng khi NH,
trong mua dộng cao hon 1,1 - 6,3 1an, con s6
nay 6 chudng lon thit 1a tit 1,1 - 5,4 1an.
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4. KET LUAN

- Trong mua heộ, ¢ khu chuộng lgn nai,
chi tiéu 4m do tuong d6i va toc do khong khi
nam trong giéi han cho phép. Cac chi tiéu
khac déu cao hon tiéu chudn vé sinh. Ham
lugng khi gdy 6 nhiém déu vudt qua tiéu
chuén vé sinh cho phép, ham lugng CO, dao
dong trong khoang 1,12-1,50%; khi H,S:
0,03-0,39 mg/l; khi NH,: 0,03-0,15 mg/l. Khu
chudng lgn thit c6 d6 thong thoang kém hon,
toc do gié dao dong trong khoang 0,17-0,37
m/s, ham lugng cac khi gy 6 nhiém nhu
CO,, H,S va NH, tuong tng lan lugt 1a 1,07-
1,48%; 0,13-0,30 mg/l; 0,05-0,16 mg/l.

- Trong mua déng, mtc d6 thong thoang
cta chudng nudi kém hon trong mua hé. Téc
do gi6 trong mua nay & chudng lgn nai dao
dong trong khoang 0,22-0,33 m/s, ¢ chudng
lgn thit miic d9 thong thoang kém hon, téc
do gi6 6 trong khoang 0,10-0,20 m/s. Ham
lugng cac khi CO,, H,S va NH, déu cao hon
trong mua hé. & chudng lon nai, khi CO, cé
ham lugng & trong khoang 1,39-1,93%; H,S
14 0,30-0,44 mg/l; NH, 14 0,17-0,19 mg/l. Khu
chuéng lon thit c6 ham lugng cac khi CO,,
H,S va NH, tuong tng lan lugt la 1,57-
3,76%; 0,33-0,35 mg/l; 0,17-0,27 mg/l.

- Mua doéng c6 chét lugng tiéu khi hau
chuéng nudi kém hon so véi trong mua hé.
Trong mua déng ham lugng cac khi doc gay 6
nhiém déu cao hon so véi trong mua hé (CO,
cao gap 1,2-2,5 lan, H,S cao gap 1,1-10 lan
va NH; cao gap 1,1-6,3 lan tuy thudc vao
chuéng lon nai hay Ign thit).
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TÓM TẮT


Nghiên cứu được tiến hành trên 3 trang trại chăn nuôi lợn ở huyện Văn Giang - tỉnh Hưng Yên trong mùa đông và mùa hè nhằm đánh giá ảnh hưởng của yếu tố mùa vụ đến tiểu khí hậu chuồng nuôi, thông qua một số chỉ tiêu: nhiệt độ, ẩm độ, tốc độ gió, hàm lượng khí CO2, H2S và NH3. Cơ sở khoa học của nghiên cứu sẽ giúp người chăn nuôi có những định hướng trong việc thiết kế, xây dựng chuồng trại cũng như chăm sóc nuôi dưỡng lợn phù hợp đặc điểm của từng mùa. Kết quả cho thấy, ở cả mùa hè và mùa đông, các chỉ tiêu nhiệt độ và ẩm độ không khí trong chuồng nuôi đều nằm trong giới hạn cho phép. Trong khi đó hàm lượng các khí CO2, H2S và NH3 đều vượt giá trị cho phép. So với giá trị cho phép, nồng độ khí CO2 ở mùa hè gấp 3,6 - 5,0 lần, ở mùa đông gấp 4,6 - 12,5 lần. Khí H2S trong mùa hè cao gấp 2 - 26 lần giá trị cho phép, trong mùa đông là 20 - 29 lần. Hàm lượng NH3 trong mùa hè và mùa đông vượt quá giá trị cho phép lần lượt là 1,5 - 8,0 lần và 8,5 - 13,5 lần. Mùa đông chất lượng môi trường không khí thấp hơn so với mùa hè, với hàm lượng các khí độc gây ô nhiễm đều cao hơn (CO2 cao gấp 1,2 - 2,5 lần, H2S cao gấp 1,1 - 10 lần và NH3 cao gấp 1,1 - 6,3 lần). Như vậy mùa vụ có ảnh hưởng lớn tới chất lượng không khí chuồng nuôi.


Từ khóa: Chăn nuôi lợn, chất lượng không khí, chuồng lợn, mùa vụ, tiểu khí hậu.


SUMMARY


This study was carried out at 3 pig farms in Van Giang district of Hung Yen province in winter and summer. Its aims to evaluate the influences of different seasons on the air quality inside the pigsty. The air quality was determined by some criterias: temperature, humidity, air speed, the concentration of CO2, H2S and NH3 around the pig house. Results of this research provide farmers with basic knowledge not only about designing and building pig cages but also rasing pigs suitably with different seasons. The results showed that, in both summer and winter, the value of temperature and humidity in pigsites was under permissible limits. Meanwhile, the concentration of CO2, H2S and NH3 were higher than permitted values. In summer, the the concentration of CO2, H2S, NH3 was higher than standard values (3.6 - 5.0; 2 - 26; 1.5 - 8 times respectively). In winter, the amount of these gases were higher the standard values (4.6 - 12.5; 2 - 26; 8.5 - 13.5 times respectively). In winter, the air quality was not good as that in summer with higher level poisonous gases (CO2: 1.2 to 1.5; H2S: 1.1 to 10; NH3: 1.1 to 6.3 times as compared with those in summer). Seasonal factor affected  remarkably on indoor climate of pig house.

Key words: Air quality, indoor climate, pig house, pig production, season.  


1. ĐẶT VẤN ĐỀ


Những năm gần đây, ngành chăn nuôi lợn ở nước ta đã có những bước phát triển mạnh mẽ cả về số lượng đầu con và sản lượng thịt. Trong sự phát triển của ngành chăn nuôi lợn ở Việt Nam giai đoạn 2001 -2005 có sự đóng góp rất lớn của chăn nuôi trang trại với khoảng 10% tổng đàn lợn và 25% về sản lượng thịt lợn của cả nước (Cục Chăn nuôi, 2006). Văn Giang là một trong những huyện của tỉnh Hưng Yên có hoạt động chăn nuôi lợn khá phát triển, nhất là chăn nuôi lợn trang trại, tính đến tháng 6-2008 trên địa bàn huyện có 174 trang trại chăn nuôi lợn tập trung (Phòng Nông nghiệp huyện Văn Giang, 2008). Chăn nuôi thâm canh, mật độ chăn nuôi cao sẽ làm tăng sự phát thải các khí CO2, H2S, NH3… làm giảm chất lượng tiểu khí hậu chuồng nuôi, từ đó ảnh hưởng đến năng suất chăn nuôi. Theo Phùng Đức Tiến và cs. (2009), trong ba đối tượng vật nuôi: lợn, bò và gia cầm thì chăn nuôi lợn có mức độ ô nhiễm cao nhất. Mặt khác, chất lượng tiểu khí hậu chuồng nuôi cũng chịu sự tác động rất lớn bởi môi trường bên ngoài, đặc biệt trong điều kiện Văn Giang cũng như nhiều địa phương khác của miền Bắc Việt Nam đều có khí hậu nhiệt đới gió mùa: mùa đông lạnh, mùa hè nóng ẩm. Sự thay đổi hình thái thời tiết theo mùa sẽ ảnh hưởng tới môi trường không khí bên trong chuồng nuôi, vì vậy việc nghiên cứu ảnh hưởng của yếu tố mùa vụ tới chất lượng môi trường không khí trong chuồng nuôi có ý nghĩa quan trọng trong việc thiết kế xây dựng chuồng trại, hoàn thiện quy trình chăn nuôi…. Từ cơ sở thực tế này, đề tài nghiên cứu ảnh hưởng của mùa vụ đến tiểu khí hậu chuồng nuôi tại một số trang trại chăn nuôi lợn ở huyện Văn Giang tỉnh Hưng Yên đã được thực hiện.


2. VẬT LIỆU NGHIÊN CỨU


2.1. Vật liệu


Các mẫu không khí trong chuồng nuôi của các trang trại chăn nuôi lợn ở huyện Văn Giang tỉnh Hưng Yên được lấy và phân tích theo mùa đông và mùa hè.


2.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu


- Trang trại chăn nuôi lợn theo phương thức công nghiệp với hệ thống chuồng trại được xây dựng theo kiểu chuồng hở:


+ Trang trại 1 của gia đình ông Đặng Đức Binh, xã Xuân Quan - huyện Văn Giang - tỉnh Hưng Yên.


+ Trang trại 2 của gia đình ông Nguyễn Văn Lập, xã Xuân Quan - huyện Văn Giang - tỉnh Hưng Yên.


+ Trang trại 3 của gia đình ông Đàm Ngọc Hân, xã Xuân Quan - huyện Văn Giang - tỉnh Hưng Yên.


- Nghiên cứu được tiến hành từ tháng 4/2009 đến tháng 2/2010.


2.3. Phương pháp nghiên cứu


- Thu thập thông tin thứ cấp về tình hình chăn nuôi lợn tại huyện Văn Giang.


- Xác định công suất chăn nuôi/năm và cơ cấu đàn tại thời điểm đo khí ở trang trại theo dõi.


- Ước tính tổng khối lượng chất thải rắn và lỏng tạo ra từ chăn nuôi lợn trong trang trại bằng phương pháp cân và đo, tiến hành 3 lần/mùa/trang trại (làm trên mùa đông và mùa hè). 


+ Lượng chất thải rắn được thu gom ngày 2 lần, theo từng loại lợn: lợn nái, lợn con sau cai sữa và lợn thịt.


+ Lượng nước rửa chuồng (m3/ngày) = công suất thực tế của máy bơm x thời gian bơm nước rửa chuồng/ngày. Lượng chất thải lỏng chính bằng lượng nước rửa chuồng (nghiên cứu này không đề cập đến lượng nước tiểu của lợn).


- Xác định các thông số kỹ thuật liên quan đến tiểu khí hậu chuồng nuôi làm trên mùa đồng và mùa hè, tiến hành 3 lần/mùa/trại. Với mỗi lần lấy mẫu, việc lấy mẫu đều được thực hiện trong 3 ngày liên tục.


+ Xác định thông số về thiết kế chuồng trại: hướng chuồng, độ cao mái, kiểu mái, độ cao nóc...


+ Phương pháp xác định nhiệt độ, ẩm độ, tốc độ gió theo TCVN 5508-1991.


+ Các chất khí CO2, H2S và NH3 trong không khí chuồng nuôi được lấy mẫu và phân tích xác định hàm lượng theo phương pháp thường qui của Viện Y học lao động và Vệ sinh môi trường, bài giảng thực tập môn học Vệ sinh thú y Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội.


Các mẫu không khí chuồng nuôi được lấy trực tiếp tại trại và được phân tích tại Phòng thí nghiệm Bộ môn Thú y cộng đồng - Khoa Thú y - Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội.


- Mùa hè: lấy mẫu vào các tháng 6, 7 và 8. Mùa đông: lấy mẫu vào các tháng 11, 12 và tháng 1.


- Giá trị cho phép (GTCP) của nhiệt độ, ẩm độ được xác định theo Lê Hồng Mận và cs. (2003), GTCP của tốc độ gió, hàm lượng CO2, H2S và NH3 được xác định theo Đỗ Ngọc Hoè (1994).


- Kết quả phân tích được xử lý bằng phần mềm Excel 2003.


3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN


3.1. Tình hình chăn nuôi lợn ở Văn Giang


Văn Giang là một huyện nằm ở phía Tây Bắc tỉnh Hưng Yên, phía Bắc và Tây Bắc giáp với thành phố Hà Nội phía Nam giáp huyện Khoái Châu, huyện Văn Lâm, phía Đông giáp huyện Yên Mỹ, phía Tây giáp tỉnh Hà Tây cũ với tổng diện tích 71,79 km2. Vị trí địa lý và đặc điểm tự nhiên của huyện Văn Giang đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc


phát triển sản xuất các sản phẩm nông nghiệp cung cấp cho thị trường trong và ngoài huyện, đặc biệt là khu vực thành phố Hà Nội. Những năm gần đây, nhờ có những chính sách phát triển chăn nuôi của tỉnh Hưng Yên và đặc biệt là của huyện, chăn nuôi lợn ở Văn Giang đã phát triển rất nhanh cả về số lượng đàn lợn và năng suất chăn nuôi (Bảng 1).


Kết quả từ bảng 1 cho thấy, đàn lợn của huyện đã liên tục tăng từ 57.178 con năm 2005 lên 75.887 con năm 2007. Mặc dù trong năm 2007 số lượng đàn lợn nái của huyện giảm so với năm 2006 xuống còn 3.024 con do tác động của dịch tai xanh, tuy nhiên số lượng lợn thịt và sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng vẫn tăng, đạt 72.630 con và sản lượng thịt 10.240 tấn năm 2007. Chăn nuôi lợn trang trại giữ vai trò quan trọng và chiếm một tỷ lệ rất lớn trong cơ cấu đàn. Tính đến thời điểm tháng 6-2008, số lượng các hộ chăn nuôi lợn trang trại tập trung chỉ chiếm khoảng 15 - 20% nhưng lại chiếm tới 82 - 86% tổng đàn lợn của cả huyện, còn lại 80 - 85% hộ chăn nuôi nhỏ lẻ trong khu dân cư chiếm 14 - 18% tổng đàn. Trong số các trang trại chăn nuôi lợn tập trung có 9 hộ chăn nuôi lợn trang trại quy mô lớn (có trên 50 lợn nái hoặc trên 300 lợn thịt), 57 hộ chăn nuôi ở quy mô vừa (có từ 20 - 50 lợn nái hoặc 100 - 300 lợn thịt) và 108 hộ chăn nuôi ở quy mô nhỏ (có dưới 20 lợn nái hoặc dưới 100 lợn thịt) (Phòng Nông nghiệp huyện Văn Giang, 2008). Như vậy có thể thấy hoạt động chăn nuôi lợn trang trại ở Văn Giang đã và đang đóng vai trò chủ đạo và chủ yếu ở quy mô chăn nuôi vừa.


Bảng 1. Sự phát triển đàn lợn của huyện Văn Giang


		Chỉ tiêu

		ĐVT

		2005

		2006

		2007



		Tổng đàn

		Con

		57.178

		67.200

		75.667



		Lợn nái

		Con

		2.239

		3.180

		3.024



		Lợn thịt

		Con

		55.908

		63.970

		72.640



		Sản lượng thịt hơi

		Tấn

		8.382,6

		9.915,0

		10.240,0





Nguồn: Phòng Nông nghiệp huyện Văn Giang


3.2. Công suất chăn nuôi của các trang trại

Các trang trại nghiên cứu có quy mô chăn nuôi vừa với số lượng từ 19 - 36 lợn nái, 80 - 150 lợn thịt có mặt thường xuyên. Công suất chăn nuôi được xác định thông qua số lợn con cai sữa và số lượng lợn thịt, sản lượng thịt lợn hơi trung bình mà trang trại sản xuất ra trong một năm. Công suất chăn nuôi của các trại được trình bày ở bảng 2.


Kết quả thu được từ bảng 2 cho thấy, số lợn con cai sữa sản xuất ra trung bình trong một năm cao nhất ở trại 2 với 500 con, con số này ở trại 1 và trại 3 lần lượt là 350 và 230 con. Tuy nhiên, không phải toàn bộ số lợn con sau khi cai sữa đều được đưa lên nuôi thịt, mà tùy thuộc vào từng trại và giá lợn con tại thời điểm sau khi cai sữa. Nếu giá lợn con cai sữa cao thì các trại chỉ giữ lại một số lượng vừa phải với chuồng nuôi lợn thịt của trại. Theo thông báo của các chủ trang trại, lợn con sau khi cai sữa nuôi thêm một thời gian ngắn, khoảng 20-25 ngày sau đó sẽ bán cho các hộ chăn nuôi khác để nuôi thịt với giá từ 850.000 – 900.000 đồng/con. Tuy trại 2 sản xuất ra một số lượng lợn con cai sữa rất lớn nhưng chỉ giữ lại một số lượng nhỏ để nuôi thịt, phần còn lại là bán và điều này đã khiến cho sản lượng thịt lợn của trại chỉ đạt mức trung bình 15 tấn/năm. Trong khi đó ở trại 1, số lợn con cai sữa/năm là 350 con nhưng sản lượng thịt lại đạt tới 22 tấn/năm. Trại 3 có số lợn con cai sữa sản xuất ra chưa bằng một nửa của trại 2 nhưng sản lượng thịt lợn sản xuất ra cũng đạt 14,3 tấn/năm, sấp sỉ với trại 2 (15 tấn/năm). Với quy mô và công suất chăn nuôi như vậy sẽ có liên quan trực tiếp đến lượng chất thải được tạo ra từ các trang trại từ đó ảnh hưởng đến chất lượng không khí trong chuồng nuôi


3.3. Ước tính lượng chất thải tạo ra từ các
       trang trại


Quy mô chăn nuôi và công suất chăn nuôi sẽ quyết định lượng chất thải tạo ra. Lượng chất thải rắn và chất thải lỏng hàng năm ở các trại được trình bày ở bảng 3.


Bảng 2. Công suất chăn nuôi của các trang trại


		Chỉ tiêu

		ĐVT

		Trại 1

		Trại 2

		Trại 3



		Số lợn con cai sữa/năm

		Con

		350

		500

		230



		Số lợn con cai sữa bán/năm

		Con

		100

		300

		70



		Số lợn thịt xuất chuồng/năm

		Con

		200

		150

		130



		Khối lượng bắt đầu nuôi

		kg/con

		15,21  ±  0,17

		9,36  ± 0,22

		15,25 ± 0,20



		Khối lượng lợn hơi xuất chuồng

		kg/con

		110,14  ± 0,53

		100,37  ± 0,68

		110,44 ± 0,18



		Sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng/năm

		tấn

		22

		15

		14,3





Bảng 3. Ước tính lượng chất thải hàng năm của các trang trại


		Chỉ tiêu

		ĐVT

		Trại 1

		Trại 2

		Trại 3
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		Chất
thải rắn

		Lợn nái

		kg/năm

		5562,31

		±

		0,42

		8743,16

		±

		0,35

		2803,23

		±

		0,12



		

		Lợn con cai sữa

		kg/năm

		3758,25

		±

		0,25

		2950,42

		±

		0,10

		2035,91

		±

		0,34



		

		Lợn thịt

		kg/năm

		29.475,06

		±

		0.37

		20.488,27

		±

		0,53

		18.341

		±

		0,46



		

		Tổng

		nghìn tấn/năm

		38,79

		±

		2,54

		32,18

		±

		1,16

		23,17

		±

		1,22



		Chất
thải lỏng

		Lợn nái

		m3/năm

		1458,61

		±

		0,25

		675,72

		±

		0,46

		648,39

		±

		0,21



		

		Lợn thịt

		m3/năm

		2653,53

		±

		0,37

		1125,41

		±

		0,27

		1620,26

		±

		0,45



		

		Tổng

		m3/năm

		4.110

		±

		0,78

		1.800

		±

		0,35

		2.260

		±

		0,67





Chất thải rắn đó là lượng phân thải ra của lợn nái, lợn con cai sữa và lợn thịt, lượng chất thải lỏng được đề cập chủ yếu là lượng nước rửa chuồng và nước tắm cho lợn. Kết quả ở bảng 3 cho thấy, lượng chất thải rắn nhiều nhất là ở trại 1 với khoảng 38,79 tấn/năm, mặc dù tổng chất thải rắn tạo ra từ chăn nuôi lợn nái chỉ là 5.562 kg/năm, thấp hơn ở trại 2 (8.743 kg/năm). Điều này có thể giải thích là do ở trại 1, lợn con sau khi cai sữa chủ yếu được giữ lại để nuôi  thịt, trong khi đó, trại 2 chỉ giữ lại một lượng lợn con nhất định. Với số lượng lợn nuôi thịt nhiều và máy bơm nước có công suất lớn, mặt khác trong những ngày hè nóng trại 1 có sử dụng hệ thống phun nước lên mái để làm mát cho lợn thịt nên lượng nước thải hàng năm của trại 1 là cao nhất với khoảng 4.110 m3 được tạo ra, các trại 2 và 3 lần lượt là 1.800 m3 và 2.260 m3. ở cả 3 trại nuôi, lượng nước thải tạo ra từ chăn nuôi lợn thịt đều rất lớn, gấp khoảng 2 lần lượng nước thải tạo ra từ chăn nuôi lợn nái. Do chuồng nuôi lợn thịt thường có mật độ nuôi cao, lợn thịt thường vận động nhiều, chuồng trại rất bẩn bởi phân và nước tiểu vì vậy lượng nước sử dụng để rửa chuồng là nhiều hơn so với lợn nái. Đặc biệt, ở trại 1 và trại 3, ngoài rửa chuồng và tắm cho lợn thì ở mỗi ô chuồng lợn thịt còn có 1 « chứa nước để cho lợn tắm (gọi là bể đầm), hàng ngày nước được bơm đầy vào trong ô đó, sau khoảng 1 ngày (mùa hè) và 2 ngày (mùa đông) thì tháo nước cũ đi thay thế bằng nước mới, điều này cũng làm cho lượng nước thải từ chăn nuôi lợn thịt là nhiều hơn. Với lượng chất thải rắn và chất thải lỏng hàng năm nhiều như vậy, nếu trang trại không có biện pháp xử lý sẽ ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng tiểu khí hậu chuồng nuôi, đặc biệt là hàm lượng các khí độc NH3 và H2S sẽ tăng cao.


3.4. Cơ cấu đàn lợn của các trại ở thời 
       điểm lấy mẫu


Chất lượng môi trường không khí trong chuồng nuôi (tiểu khí hậu chuồng nuôi) ngoài chịu sự tác động của môi trường ở nền đại khí hậu nó cũng chịu ảnh hưởng bởi số lượng các loại lợn nuôi trong chuồng. Cơ cấu đàn lợn của các trại ở thời điểm lấy mẫu trong mùa đông và mùa hè được trình bày ở bảng 4.


Cơ cấu đàn lợn của các trại thay đổi rất rõ trong mùa hè và mùa đông, cụ thể, có 2 trong tổng số 3 trang trại có tổng đàn lợn ở mùa đông bị giảm so với trong mùa hè (trại 1 và trại 3). Giảm nhiều nhất là ở trại 1 từ 186 con (mùa hè) xuống còn 85 con trong mùa đông, trong đó đàn lợn nái giảm mất 9 con. ở trại 3 tuy dịch bệnh cũng có xảy ra nhưng với với mức độ ít nghiêm trọng hơn. Nguyên nhân của sự giảm số lượng đàn lợn ở 2 trại trên là do ở 2 trại này đã xảy ra dịch bệnh vào khoảng trước thời điểm lấy mẫu trong mùa đông đã gây thiệt hại nặng nề, đặc biệt là ở trại 1. Đồng thời dịch bệnh cũng đã gây chết một số lượng lớn lợn con sau khi cai sữa và lợn thịt giai đoạn đầu (dưới 30 kg). Đối với với lợn nái bị bệnh khi điều trị một thời gian không có dấu hiệu chuyển biến thì trang trại đã loại thải. Trong khi đó ở trại 2, tổng đàn lợn của trại tăng từ 105 con (mùa hè) lên 124 con (mùa đông) do đàn nái đã được bổ sung thêm 7 con (từ 32 con lợn nái trong mùa hè lên 39 con trong mùa đông) và ở trại không bị xảy ra dịch bệnh.


Bảng 4. Cơ cấu đàn lợn của các trại trong mùa hè


(Đơn vị tính:  con)


		Trại

		Mùa hè

		Mùa đông



		

		Lợn nái

		Lợn con sau cai sữa

		Lợn thịt

		Tổng

		Lợn nái

		Lợn con sau cai sữa

		Lợn thịt

		Tổng



		Trại 1

		36

		50

		100

		186

		25

		25

		35

		85



		Trại 2

		32

		28

		45

		105

		39

		39

		46

		124



		Trại 3

		19

		40

		21

		80

		15

		0

		45

		60





3.5. Một số chỉ tiêu kỹ thuật chuồng nuôi

Các trang trại nghiên cứu đều chăn nuôi theo mô hình khép kín, tức là nuôi lợn nái sinh sản, lợn con và lợn thịt, tức là các hộ đều tự túc trong việc cung cấp giống lợn nuôi thịt. Ngoài ra, vào những thời điểm giá lợn giống nuôi thịt cao hoặc có nhiều đàn lợn con cai sữa ở cùng một thời điểm và không có đủ chuồng dành cho lợn sau cai sữa thì các hộ sẽ bán lợn cai sữa cho các hộ khác để nuôi thịt .


Kết quả khảo sát một số chỉ tiêu kỹ thuật của chuồng nuôi (Bảng 5) cho thấy các trang trại chăn nuôi đều được xây dựng rất gần với khu nhà ở và các công trình khác của các hộ gia đình như giếng, nhà tắm, nhà vệ sinh… đây chính là nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước sử dụng cho sinh hoạt của gia đình và nguồn nước cấp cho hoạt động chăn nuôi, đồng thời, với khoảng cách gần như vậy cũng không đảm bảo thực hiện quy trình về vệ sinh thú y trong trang trại chăn nuôi. ở cả 3 trại nghiên cứu, chuồng nuôi đều được xây dựng theo kiểu chuồng 2 dãy, tuy nhiên hướng chuồng không được chú ý xây dựng một cách khoa học mà chủ yếu để phù hợp với diện tích đất của trang trại, với trục dọc của chuồng nuôi chạy theo hướng Bắc - Nam. Với hướng chuồng kiểu này, cả hai mặt của chuồng nuôi đều bị ánh nắng chiếu vào, nhất là ánh nắng gắt ở cuối buổi sáng và nửa đầu buổi chiều. Hơn thế nữa, các trại đều sử dụng


loại vật liệu có tính dẫn nhiệt cao là tấm lợp fibro xi măng làm mái. Với hai yếu tố này sẽ làm cho nhiệt độ trong chuồng nuôi tăng lên rất nhanh, nhất là trong mùa hè. Nhiệt độ chuồng nuôi cao, sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ và khả năng sản xuất của lợn. Để tạo độ thông thoáng, trại 1 và trại 3 xây tường bao xung quanh chuồng nuôi cao khoảng 1 m rồi bỏ trống từ tường cho đến mái chuồng, chính vì vậy chuồng nuôi lợn ở các trang trại này đều không có cửa sổ, chỉ có khu chuồng lợn nái của trại 1 có cửa sổ với kích thước 1,2 m x 0,9 m để cho ánh sáng và gió tự nhiên đi vào trong chuồng. Việc xây tường lửng ở độ cao 1 m giúp cho chuồng trại thông thoáng hơn, đặc biệt ở trại 2, cả khu lợn thịt và khu lợn nái đều không xây tường bao xung quanh chuồng mà sử dụng hệ thống các cột bê tông để nâng đỡ mái. Độ cao của nóc và độ cao mái là 2 chỉ tiêu kỹ thuật có ảnh hưởng lớn đến mức độ thông thoáng của chuông nuôi. Nhìn chung, 2 chỉ tiêu này ở các trại đều đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của chuồng nuôi lợn dựa theo Phạm Sỹ Tiệp (2006), độ cao của nóc chuồng lợn hợp lý là 4,0 - 4,5 m, độ cao từ nền chuồng tới mái là 2,5 - 2,8 m. Tuy nhiên ở trại 2, chuồng lợn thịt có chiều cao của mái trước là hơi thấp, chỉ đạt 1,8 m. Việc thiết kế xây dựng chuồng trại chăn nuôi sẽ ảnh hưởng đến chất lượng môi trường không khí trong chuồng nuôi (Phùng Thị Vân và cs., 2003).


Bảng 5. Một số chỉ tiêu kỹ thuật chuồng nuôi


		                        Trại


Chỉ tiêu

		Trại 1

		Trại 2

		Trại 3



		

		Lợn thịt

		Lợn nái

		Lợn thịt

		Lợn nái

		Lợn thịt

		Lợn nái



		Hướng chuồng

		Đông-Tây

		Bắc-Nam

		Đông-Tây

		Bắc-Nam

		Bắc-Nam

		Bắc-Nam



		Kiểu chuồng

		2 dãy

		2 dãy

		2 dãy

		2 dãy

		2 dãy

		2 dãy



		Rộng chuồng nuôi (m)

		12,5

		7,4

		8,4

		7,5

		7,6

		7,6



		Dài chuồng nuôi (m)

		20,0

		25,5

		16,5

		40,8

		18,0

		15,7



		Cửa sổ (dài x rộng) (m)

		-

		1,2 x 0,9

		-

		-

		-

		-



		Cao nóc (m)

		4,3

		4,3

		4,3

		4,3

		2,9

		4,5



		Cao mái trước (m)

		2,5

		2,5

		1,8

		2,6

		2,4

		2,4



		Cao mái sau (m)

		3,0

		2,5

		2,6

		2,6

		2,4

		2,4



		Độ dày của tường (cm)

		10

		10

		-

		-

		10

		10



		Độ cao của tường (m)

		1,1

		2,5

		-

		-

		1,0

		1,0



		Loại mái

		Fibro xi măng

		Fibro xi măng

		Fibro xi măng

		Fibro xi măng

		Fibro xi măng

		Fibro xi măng



		Kiểu mái

		Một mái

		Hai mái

		Một mái

		Hai mái

		Hai mái

		Hai mái



		Khoảng cách từ chuồng đến nhà ở (m)

		12,4

		10,7

		37,5

		50,8

		20,3

		40,5





3.6. Chất lượng không khí chuồng nuôi 
       tại các trang trại trong mùa hè


Môi trường không khí trong chuồng nuôi lợn phụ thuộc vào môi trường của nền đại khí hậu, việc áp dụng các tiến bộ kỹ thuật trong chăn nuôi, mật độ nuôi, sự thoát nước trong chuồng và việc thu gom phân, phụ thuộc vào mùa vụ trong năm (trích dẫn theo Sada, 2006). Ngoài ra, chất lượng không khí chuồng nuôi cũng phụ thuộc vào phương thức chăn nuôi (phương thức chăn nuôi truyền thống hay phương thức chăn nuôi cùng vào cùng ra) (Phan Bùi Ngọc Thảo và cs., 2006) và kiểu chuồng nuôi (Phùng Thị Vân và cs., 2003). Bên cạnh đó, lượng chất thải (rắn và lỏng) được tạo ra từ lợn thịt và lợn nái là khác nhau, đồng thời với mỗi loại lợn, người chăn nuôi lại có quy trình chăn nuôi và vệ sinh chuồng trại khác nhau. Chính vì vậy, nghiên cứu này đã lấy mẫu độc lập để đánh giá ảnh hưởng của yếu tố mùa vụ đến môi trường không khí trong chuồng lợn nái và chuồng lợn thịt. Một số chỉ tiêu đánh giá chất lượng môi trường không khí trong chuồng nuôi ở mùa hè được trình bày ở bảng 6 và bảng 7.


Các trại nghiên cứu đều có chuồng trại được xây dựng theo kiểu thông thoáng tự nhiên vì vậy các chỉ tiêu vật lý, hóa học trong chuồng nuôi chịu ảnh hưởng rất lớn bởi nền đại khí hậu. Kết quả ở bảng 6 và bảng 7 cho thấy trong mùa hè, chỉ tiêu về nhiệt độ chuồng nuôi ở cả ô chuồng lợn thịt và ô chuồng lợn nái đều không đáp ứng được chỉ tiêu vệ sinh cho phép, nhiệt độ trong chuồng lợn nái dao động từ 31,31- 32,460C, trong chuồng lợn thịt là 31,31 - 32,250C. Theo


Lại Thị Cúc và cs. (2007), nhiệt độ không khí trong chuồng lợn thịt dao động trong khoảng 28,4 - 28,860C, như vậy kết quả ở nghiên cứu này là cao hơn. Sada và cs. (2006) khi nghiên cứu về tiểu khí hậu trong chuồng nuôi lợn ở mùa hè đã thông báo, nhiệt độ không khí trong chuồng nuôi từ 17,04 – 17,600C. Nhiệt độ chuồng nuôi cao làm cho lợn bị stress, lợn sẽ phản ứng lại bằng việc giảm thu nhận thức ăn, giảm tăng trọng và tỷ lệ sinh sản. Đối với lợn choai và thịt, cứ 30C tăng hơn so với nhiệt độ thích hợp lợn giảm ăn và giảm tăng trọng 10 - 15%; lợn nái nuôi con giảm ăn từ 0,5 - 1,8 kg thức ăn, tỷ lệ nái hao mòn cao, giảm trọng lượng con cai sữa và kéo dài thời gian khô nái (Ngọc Tiến, 2003). Nhiệt độ tối ưu trong chuồng lợn thịt là 15 - 220C, tối thiểu 7 - 150C và tối đa 25 - 270C (trích dẫn Sada và cs., 2006). Độ ẩm không khí trong chuồng nuôi ở cả 2 khu lợn thịt và lợn nái đều nằm trong giới hạn cho phép, tuy nhiên ẩm độ trong chuồng lợn thịt có xu hướng cao hơn ở trong chuồng lợn nái khi cả 3 trại đều có ẩm độ ở chuồng lợn thịt là cao hơn. Điều này là do lợn thịt được nuôi trên nền bê tông, chúng thải phân và nước tiểu không cố định trên nền chuồng nên thời gian bơm nước rửa chuồng và tắm cho lợn thịt nhiều hơn so với lợn nái. Mặt khác, ở trại 1 và trại 3, chuồng lợn thịt có mái tương đối thấp, trong những ngày hè thời gian tắm và rửa chuồng nhiều làm cho ẩm độ trong chuồng lợn thịt của các trại này cao hơn so với trại 2 (được thể hiện thông qua lượng nước thải tạo ra hàng năm từ lợn thịt của trại 1 và trại 3 tương ứng là 4111 và 2268 m3 so với 1800 m3 của trại 2).


		Bảng 6. Một số chỉ tiêu chất lượng không khí chuồng lợn nái trong mùa hè


Chỉ tiêu

		ĐVT

		Trại 1

		Trại 2

		Trại 3

		GTCP
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		±

		SE
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		±

		SE
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		±

		SE

		



		Nhiệt độ

		0C

		31,76

		±

		0,23

		31,31

		±

		0,54

		32,46

		±

		1,05

		14-22



		Ẩm độ

		%

		58,67

		±

		2,40

		63,33

		±

		4,37

		68,00

		±

		3,21

		60-80



		Vận tốc gió

		m/s

		0,67

		±

		0,10

		0,31

		±

		0,03

		0,41

		±

		0,08

		0,3



		CO2

		%

		1,39

		±

		0,06

		1,50

		±

		0,28

		1,12

		±

		0,51

		0,25-0,30



		H2S

		mg/l

		0,39

		±

		0,01

		0,34

		±

		0,03

		0,03

		±

		0,01

		0,015



		NH3

		mg/l

		0,09

		±

		0,01

		0,15

		±

		0,01

		0,03

		±

		0,00

		0,02





		Bảng 7. Một số chỉ tiêu chất lượng không khí chuồng lợn thịt trong mùa hè


Chỉ tiêu

		ĐVT

		Trại 1

		Trại 2

		Trại 3

		GTCP
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		±

		SE
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		±

		SE
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		±

		SE

		



		Nhiệt độ

		0C

		32,25

		±

		0,57

		31,16

		±

		1,09

		31,79

		±

		1,22

		14-22



		Ẩm độ

		%

		70,67

		±

		1,76

		66,67

		±

		2,96

		78,80

		±

		1,71

		60-80



		Vận tốc gió

		m/s

		0,26

		±

		0,02

		0,17

		±

		0,02

		0,37

		±

		0,05

		0,3



		CO2

		%

		1,48

		±

		0,07

		1,50

		±

		0,28

		1,07

		±

		0,41

		0,25-0,30



		H2S

		mg/l

		0,30

		±

		0,10

		0,25

		±

		0,28

		0,13

		±

		0,04

		0,015



		NH3

		mg/l

		0,13

		±

		0,03

		0,16

		±

		0,01

		0,05

		±

		0,02

		0,02





Chỉ tiêu tốc độ gió trong chuồng lợn nái ở cả 3 trại đều đáp ứng yêu cầu về chỉ tiêu vệ sinh, nằm trong khoảng 0,31 - 0,67 m/s. Trong khi đó, ở chuồng nuôi lợn thịt có 2 trong tổng số 3 trại không thỏa mãn được yêu cầu đối với chỉ tiêu này. Tốc độ gió trong chuồng nuôi lợn thịt của trại 1, trại 2 và trại 3 lần lượt là 0,26, 0,17 và 0,37 m/s. Khu nuôi lợn thịt của trại 1 và trại 2 có mái chuồng tương đối thấp lại chỉ bố trí một mái nên tốc độ lưu thông của không khí trong chuồng bị hạn chế. Mái chuồng nuôi lợn thịt ở trại 3 được thiết kế theo kiểu mái trên mái dưới, khoảng cách giữa 2 mái vào khoảng 0,4- 0,5 m, tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu thông không khí giữa bên trong và bên ngoài chuồng. Kết quả ở nghiên cứu này là thấp hơn so với nghiên cứu của Phan Bùi Ngọc Thảo và cs. (2006) cho rằng vận tốc gió trong chuồng nuôi lợn thịt là 0,82 m/s. Theo Sada và cs. (2006), vận tốc gió trong chuồng nuôi lợn thịt trong mùa hè dao động trong khoảng 0,17 - 0,25 m/s thấp hơn so với kết quả của nghiên cứu này.


Nồng độ các khí độc gây ô nhiếm chuồng nuôi ở các trại đều vượt quá giới hạn cho phép. Nồng độ khí CO2 ở trong khoảng 1,12% - 1,50% (chuồng lợn nái) và từ 1,07% - 1,50% (ở chuồng lợn thịt). So với GTCP, khí CO2 ở chuồng lơn nái cao gấp 3,7 - 5,0 lần, ở chuồng lợn thịt cao gấp 3,6 - 5,0 lần , Lại Thị Cúc và cs. (2007) cho biết, khí CO2 trong chuồng nuôi lợn thịt của một số nông hộ thuộc Gia Lâm - Hà Nội có nồng độ trong khoảng 0,25 - 0,29%; nồng độ CO2 trong  kết quả nghiên cứu của Sada và cs. (2006) là 0,06 - 0,07% thấp hơn so với kết quả của nghiên cứu này. Hàm lượng khí H2S ở chuồng lợn nái dao động trong khoảng 0,03 -0,39 mg/l, cao hơn GTCP từ 2 - 26 lần. Chỉ tiêu này tương ứng ở chuồng lợn thịt là 0,13 -0,30 mg/l, vượt GTCP từ 8,67 - 20 lần. Theo Phùng Thị Vân và cs. (2006), hàm lượng H2S vượt quá GTCP 4,7 lần. Theo Lại Thị Cúc và cs. (2007), hàm lượng H2S vượt quá GTCP từ 19,16 - 22,72 lần. Khí NH3 có hàm lượng từ 0,03 - 0,15 mg/l ở chuồng lợn nái (gấp 1,5 - 7,5 lần GTCP) và từ 0,05 - 0,16 mg/l ở chuồng lợn thịt (gấp 2,5 - 8 lần GTCP). Phùng Đức Tiến và cs. (2009) cho biết, nồng độ khí NH3 cao gấp 17 lần GTCP. Như  vậy, kết quả của nghiên cứu này là thấp hơn so với kết quả của các tác giả trên. Sự có mặt của các khí CO2, H2S và NH3 với hàm lượng vượt quá giới hạn cho phép nhiều lần đã làm giảm chất lượng không khí trong chuồng nuôi, ảnh hưởng đến sức khỏe của lợn. Nếu hàm lượng NH3 trong chuồng đo được 25 ppm sẽ gây ra cay mắt, ho, giảm khả năng chống bệnh; ở 50 ppm lợn sẽ giảm tăng trọng 12%; ở 100 ppm làm lợn giảm tăng trọng 30% (Ngọc Tiến, 2003). Để khắc phục khí amoniắc phải dọn dẹp vệ sinh, di chuyển phân hàng ngày đến nơi quy định có hố ủ.


3.6. Chất lượng không khí chuồng nuôi 
       tại các trang trại theo mùa đông


Các chỉ tiêu vật lý, hóa học đánh giá chất lượng môi trường không khí trong mùa đông được trình bày ở bảng 8 và 9.


Bảng 8. Một số chỉ tiêu chất lượng không khí chuồng lợn nái trong mùa đông
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		0C

		21,78

		±

		0,52

		22,38

		±

		0,63

		21,80

		±

		1,00

		14-22



		Ẩm độ

		%

		76,50

		±

		0,76

		76,67

		±

		0,88

		65,50

		±

		3,50

		60-80



		Vận tốc gió

		m/s

		0,33

		±

		0,02

		0,22

		±

		0,05

		0,23

		±

		0,15

		0,3



		CO2

		%

		1,76

		±

		0,04

		1,93

		±

		0,33

		1,39

		±

		0,06

		0,25-0,30



		H2S

		mg/l

		0,35

		±

		0,04

		0,44

		±

		0,05

		0,30

		±

		0,13

		0,015



		NH3

		mg/l

		0,19

		±

		0,02

		0,17

		±

		0,03

		0,19

		±

		0,01

		0,02





Bảng 9. Một số chỉ tiêu chất lượng không khí chuồng lợn thịt trong mùa đông
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Kết quả thu được ở bảng 8 và bảng 9 cho thấy, các chỉ tiêu nhiệt độ, độ ẩm không khí đều nằm trong giới hạn cho phép. Giá trị của nhiệt độ trung bình ở chuồng lợn nái là 21,78 - 23,800C, thấp hơn ở mùa hè từ 8,9 - 10,60C; trong chuồng lợn thịt là 20,84 - 23,210C, thấp hơn mùa hè khoảng 8 - 110C. Trại 1 và trại 2 có độ ẩm không khí trong chuồng nuôi ở mùa đông đều cao hơn so với mùa hè, trong khi đó so với mùa hè ẩm độ không khí trong chuồng nuôi của trại 3 lại thấp hơn. Mức độ lưu thông của không khí trong chuồng nuôi ở mùa đông kém hơn so với trong mùa hè và đều không đáp ứng được chỉ tiêu vệ sinh. Tốc độ gió ở chuồng lợn nái là 0,20 - 0,33 m/s, thấp hơn 1,2 - 2,9 lần so với trong mùa hè; chỉ tiêu này ở chuồng lợn thịt là 0,10 - 0,20 m/s, thấp hơn 1,7 - 2,4 lần trong mùa hè. Nồng độ khí CO2 trong chuồng lợn nái cao nhất ở trại 2 (1,93%) và thấp nhất ở trại 3 (1,39%). Giá trị này cao gấp 4,6 -6,4 lần so với 


GTCP, nồng độ CO2 và cao gấp 1,2 - 1,3 lần so với trong mùa hè. Trong khi đó ở khu chuồng lợn thịt, nồng độ CO2 cao gấp 5,2 -12,5 lần GTCP, và cao gấp 1,4 - 2,5 lần so với trong mùa hè. Hàm lượng khí H2S ở chuồng lợn nái dao động trong khoảng 0,3 - 0,44 mg/l, cao gấp 20 - 29 lần GTCP, nếu so với mùa hè, giá trị này cao gấp 1,3 lần ở trại 2, gấp 20 lần ở trại 3. ở trại 1, chỉ tiêu hàm lượng H2S lại thấp hơn không đáng kể so với trong mùa hè. Nguyên nhân chủ yếu là do số lượng lợn nái ở trại 1 bị giảm từ 36 con trong mùa hè xuống còn 25 con trong mùa đông. Chuồng lợn thịt có hàm lượng H2S trong khoảng 0,33 - 0,35 mg/l, cao gấp 22 - 23 lần GTCP và gấp 1,1 - 2,6 lần so với trong mùa hè. Khí NH3​ có hàm lượng đều cao gấp 8,5 -9,5 lần GTCP ở chuồng lợn nái và 8,5 - 13,5 lần ở chuồng lợn thịt. So với trong mùa hè, chuồng nuôi lợn nái có hàm lượng khí NH3 trong mùa đông cao hơn 1,1 - 6,3 lần, con số này ở chuồng lợn thịt là từ 1,1 - 5,4 lần.

4. KẾT LUẬN


- Trong mùa hè, ở khu chuồng lợn nái, chỉ tiêu ẩm độ tương đối và tốc độ không khí nằm trong giới hạn cho phép. Các chỉ tiêu khác đều cao hơn tiêu chuẩn vệ sinh. Hàm lượng khí gây ô nhiễm đều vượt quá tiêu chuẩn vệ sinh cho phép, hàm lượng CO2 dao động trong khoảng 1,12-1,50%; khí H2S: 0,03-0,39 mg/l; khí NH3: 0,03-0,15 mg/l. Khu chuồng lợn thịt có độ thông thoáng kém hơn, tốc độ gió dao động trong khoảng 0,17-0,37 m/s, hàm lượng các khí gây ô nhiễm như CO2, H2S và NH3 tương ứng lần lượt là 1,07-1,48%; 0,13-0,30 mg/l; 0,05-0,16 mg/l.


- Trong mùa đông, mức độ thông thoáng của chuồng nuôi kém hơn trong mùa hè. Tốc độ gió trong mùa này ở chuồng lợn nái dao động trong khoảng 0,22-0,33 m/s, ở chuồng lợn thịt mức độ thông thoáng kém hơn, tốc độ gió ở trong khoảng 0,10-0,20 m/s. Hàm lượng các khí CO2, H2S và NH3 đều cao hơn trong mùa hè. ở chuồng lợn nái, khí CO2 có hàm lượng ở trong khoảng 1,39-1,93%; H2S là 0,30-0,44 mg/l; NH3 là 0,17-0,19 mg/l. Khu chuồng lợn thịt có hàm lượng các khí CO2, H2S và NH3 tương ứng lần lượt là 1,57-3,76%; 0,33-0,35 mg/l; 0,17-0,27 mg/l.


- Mùa đông có chất lượng tiểu khí hậu chuồng nuôi kém hơn so với trong mùa hè. Trong mùa đông hàm lượng các khí độc gây ô nhiễm đều cao hơn so với trong mùa hè (CO2 cao gấp 1,2-2,5 lần, H2S cao gấp 1,1-10 lần và NH3 cao gấp 1,1-6,3 lần tuỳ thuộc vào chuồng lợn nái hay lợn thịt).
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